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Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD NĂM 2013
phương hướng nhiệm vụ năm 2014

     Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

          Năm 2013 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ 3 cũng là năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua.  Tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, khủng hoảng tài chính trên toàn cầu tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng nhiều mặt nền kinh tế nước ta  hàng nghìn doanh nghiệp phải dừng hoạt động  giải thể hoặc phá sản nguyên nhân do thị trường bị thu hẹp thua lỗ hoặc không  đủ vốn để duy trì sxkd . Những trở ngại của nến kinh tế nói chung đã làm Công ty chúng ta  trải qua một năm hoạt động với nhiều khó khăn, Ban giám đốc, đội ngũ CBCNV cũng như toàn thể anh em  cán bộ công nhân viên đã không ngừng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Một mặt công ty triển khai kinh doanh các mặt hàng truyền thống của công ty, mặt khác ban lãnh đạo công ty luôn ý thức được việc tìm tòi phát kiến phương hướng mới, đã không ngừng mở rộng các quan hệ với các đối tác. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của HĐQT tái cấu trúc tài chính công ty và từng bước đưa công ty hoạt động ổn định trở lại,  đồng thời kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự  theo hướng chuyên sâu vào các nhiệm vụ phân công để tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng của cá  nhân, tập thể cho lợi ích của công ty.
          	Qua một năm, chúng ta đánh giá lại những kết quả sản xuất kinh doanh, kiểm điểm những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo. Đại hội bàn bạc nghiên cứu đưa ra những quyết sách, định hướng sao cho phù hợp nhất với tình hình phát triển của Công ty trước mắt cũng như lâu dài, phấn đấu đưa Công ty trở lại SXKD tốt hơn, vững vàng hơn, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động trong công ty. 
	Kính thưa Đại hội, tôi xin thay mặt ban Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2013 và dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm 2014.


I. Những khó khăn và thuận lợi: 

1. Khó khăn:
1.1: Khó khăn chung:
     *) Sự biến động khó lường nền kinh tế trên thế giới trong xu thế suy thái toàn cầu đã làm cho các mặt hàng xuất khẩu của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các đối tác của công ty gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác; tình hình chính trị bất ổn tại các thị trường truyền thống của công ty các nước hết chiến tranh thì lại nội chiến khắp nơi, người dân thắt chặt chi tiêu, các công ty phá sản hàng loạt tại các nước phát triển và đang phát triển … đã hạn chế hoặc dừng hẳn việc mua các mặt hàng truyền thống của công ty. 
       Từ cuối năm 2011-2012, tình hình khó khăn của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp XNK và nặng nề nhất là các doanh nghiệp XK hàng nông sản của Việt Nam, tại phía nam các DN xuất khẩu mặt hàng cà phê, hạt tiêu, giá hàng XK rất cao, giá trong nước có lúc cao hơn giá xuất khẩu, việc thu mua hàng XK cực kỳ khó khăn. Thương gia nước ngoài tập trung ép giá với lợi thế về vốn các doanh nghiệp FDI đã thâu tóm từ 40-50% sản lượng hàng xk nông sản chủ lực của Việt Nam, dự lượng thuốc trừ sâu trong hạt tiêu của VN vợt ngưỡng cho phép cho nên các đối tác châu âu và châu mỹ từ chối mua hàng của Việt Nam. Công ty Thanh Hà cũng nằm trong số các doanh nghiệp đó. Các mặt hàng kinh doanh ở khu vực phía Bắc như chè, quế, hoa hồi nguồn hàng trong nước khan hiếm, giá cao, chất lượng kém do vậy không đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty. 
       *) Cơ chế chính sách của nhà nước chưa đáp ứng kịp thời trong điều kiện hội nhập dẫn đến các Doanh nghiệp XNK đôi khi phải chạy theo thị trường nên gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó những diễn biến bất thường của thị trường nông sản như giá cả tăng giảm bất thường, đầu vào gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của nguồn hàng trong nước, mặt bằng lãi suất tuy có hạ nhưng vẫn còn ở mức cao chưa kích thích được sản xuất để xuất khẩu  cũng là một cản trở rất lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ như công ty của chúng ta. 
 1.2 Đối với công ty Thanh Hà: 
       Về vốn Kinh doanh do có nợ xấu công ty đã bị các ngân hàng thắt chặt tín dụng không cho vay dần đến không có đủ vốn để kinh doanh. Trình độ một số cán bộ còn yếu kém chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của hoạt động SXKD hiện nay.  


2. Thuận lợi: 
         *) Công ty đã có bề dày truyền thống KD XNK hơn 20 năm, vẫn duy trì được mối quan hệ với một số khách hàng truyền thống nội, ngoại hỗ trợ trong lúc khó khăn, có sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, HĐQT, Lãnh đạo công ty và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong công ty.
      *) Công ty đã có những chiến lược phát triển từ sớm về đầu tư các thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến hàng XK hợp lý, tiết kiệm và kịp thời đã đáp ứng tốt việc thực hiện sản xuất các mặt hàng XK có chất lượng cao, đảm bảo thời gian giao hàng cho các hợp đồng XK.
Mặc dù thuận lợi thì ít, khó khăn thì nhiều tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 
1.  Các chỉ tiêu kinh doanh:
*) Kế hoạch sxkd năm 2013: 42.2 tỷ 
*) Kết quả sxkd năm 2013: đạt 47 tỷ (đạt 110%) 
*) Hiệu quả đạt 2.6 tỷ
2.  Các chỉ tiêu tài chính: 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	 Năm 2013 
	
	 Năm 2012 

	
	
	
	 VND 
	
	 VND 

	
	
	
	
	
	

	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	17
	        53,223,602,648 
	
	        49,810,584,821 

	Các khoản giảm trừ doanh thu
	03
	
	                           -   
	
	                           -   

	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	
	        53,223,602,648 
	
	        49,810,584,821 

	Giá vốn hàng bán
	11
	18
	        49,519,499,417 
	
	        43,289,883,655 

	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	
	         3,704,103,231 
	
	         6,520,701,166 

	Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	19
	            133,425,676 
	
	            278,519,800 

	Chi phí tài chính
	22
	20
	        16,264,649,921 
	
	        20,618,087,221 

	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	
	       15,951,597,966 
	
	       19,297,887,261 

	
	
	
	
	
	

	Chi phí bán hàng
	24
	21
	         2,269,262,041 
	
	         3,349,130,737 

	
	
	
	
	
	

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	22
	         5,292,494,121 
	
	        11,864,560,708 

	(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
	30
	
	      (19,988,877,176)
	
	      (29,032,557,700)

	Thu nhập khác
	31
	23
	        22,819,050,196 
	
	            505,618,410 

	Chi phí khác
	32
	24
	        15,547,089,581 
	
	              71,986,490 

	Lợi nhuận khác
	40
	
	         7,271,960,615 
	
	            433,631,920 

	Tổng (lỗ) kế toán trước thuế
	50
	
	      (12,716,916,561)
	
	      (28,598,925,780)

	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	25
	            499,440,128 
	
	                           -   

	Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	52
	
	                           -   
	
	                           -   

	(Lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	60
	
	      (13,216,356,689)
	
	      (28,598,925,780)

	Lợi ích của cổ đông thiểu số
	61
	
	        (2,312,414,065)
	
	        (2,021,635,106)

	Lợi ích của cổ đông Công ty
	62
	
	      (10,903,942,624)
	
	      (26,577,290,674)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	 Năm 2013 
	
	 Năm 2012 

	
	
	
	
	 VND 
	
	 VND 

	
	
	
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	

	
	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	1
	
	        27,570,148,258 
	
	                  49,777,414,419 

	
	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ
	2
	
	      (48,029,996,340)
	
	                 (41,554,645,998)

	
	Tiền chi trả cho người lao động
	3
	
	        (1,123,566,280)
	
	                   (1,785,371,201)

	
	Tiền chi trả lãi vay
	4
	
	           (456,806,595)
	
	                   (1,434,032,782)

	
	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
	5
	
	           (499,440,128)
	
	

	
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	6
	
	         2,348,486,936 
	
	                    2,541,335,116 

	
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	7
	
	        (1,545,783,969)
	
	                     (635,617,769)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	      (21,736,958,118)
	
	                    6,909,081,785 

	
	
	
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	
	

	
	Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	
	        17,476,000,000 
	
	

	
	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	              (5,250,000)
	
	

	
	Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	              86,366,522 
	
	                       287,231,835 

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	        17,557,116,522 
	
	                       287,231,835 

	
	
	
	
	
	
	

	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	
	

	
	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	            130,500,000 
	
	                       343,149,160 

	
	Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	         7,817,433,097 
	
	                 (12,655,840,045)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	         7,947,933,097 
	
	                 (12,312,690,885)

	Lưu chuyển tiền thuần trong năm
	50
	
	         3,768,091,501 
	
	                   (5,116,377,265)

	Tiền và tương đương tiền đầu năm
	60
	4
	         2,210,617,694 
	
	                    7,182,156,195 

	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	              11,758,283 
	
	                       144,838,764 

	Tiền và tương đương tiền cuối năm
	      70 
	4
	         5,990,467,478 
	
	                    2,210,617,694 

	
	





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	
	
	
	
	
	
	

	TÀI SẢN
	 Mã số 
	 Thuyết minh 
	 31/12/2013 
	
	 01/01/2013 

	
	
	
	
	 VND 
	
	 VND 

	
	
	
	
	
	
	

	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	
	         33,945,581,706 
	
	         30,490,592,461 

	Tiền và các khoản tương đương tiền
	110
	   4.00 
	           5,990,467,478 
	
	           2,210,617,694 

	
	Tiền 
	111
	
	           5,990,467,478 
	
	           2,210,617,694 

	
	Các khoản tương đương tiền
	112
	
	                            -   
	
	                            -   

	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	   5.00 
	              253,917,500 
	
	              216,014,400 

	
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	              458,250,000 
	
	              453,000,000 

	
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	129
	
	            (204,332,500)
	
	            (236,985,600)

	Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	
	         19,758,556,236 
	
	         14,754,199,866 

	
	Phải thu khách hàng 
	131
	   6.00 
	         17,808,400,011 
	
	         13,020,558,990 

	
	Trả trước cho người bán
	132
	   7.00 
	        110,867,655,918 
	
	        111,030,907,021 

	
	Các khoản phải thu khác
	135
	
	                22,834,501 
	
	                19,397,432 

	
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	139
	 6&7 
	      (108,940,334,194)
	
	      (109,316,663,577)

	Hàng tồn kho
	140
	
	           5,789,988,141 
	
	         12,226,090,638 

	
	Hàng tồn kho
	141
	   8.00 
	           5,789,988,141 
	
	         12,226,090,638 

	
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	149
	
	                            -   
	
	                            -   

	Tài sản ngắn hạn khác
	150
	
	           2,152,652,351 
	
	           1,083,669,863 

	
	Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	           1,689,636,572 
	
	              674,103,007 

	
	Tài sản ngắn hạn khác
	158
	   9.00 
	              463,015,779 
	
	              409,566,856 

	
	
	
	
	
	
	

	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	         12,047,022,172 
	
	         30,250,112,739 

	Các khoản phải thu dài hạn 
	210
	
	                            -   
	
	                            -   

	Tài sản cố định
	220
	
	         11,942,088,261 
	
	         30,212,136,037 

	
	Tài sản cố định hữu hình
	221
	  10.00 
	         11,555,932,589 
	
	         22,088,578,214 

	
	  - Nguyên giá
	222
	
	         23,105,432,201 
	
	         35,529,689,203 

	
	  - Giá trị hao mòn luỹ kế
	223
	
	       (11,549,499,612)
	
	       (13,441,110,989)

	
	Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	
	                            -   
	
	                            -   

	
	Tài sản cố định vô hình
	227
	  11.00 
	              386,155,672 
	
	           8,123,557,823 

	
	  - Nguyên giá
	228
	
	             943,668,798 
	
	         10,475,452,725 

	
	  - Giá trị hao mòn luỹ kế 
	229
	
	            (557,513,126)
	
	         (2,351,894,902)

	Bất động sản đầu tư
	240
	
	                            -   
	
	                            -   

	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	                 5,000,000 
	
	                 5,000,000 

	
	Đầu tư dài hạn khác
	258
	
	                 5,000,000 
	
	                 5,000,000 

	
	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
	259
	
	                            -   
	
	                            -   

	Tài sản dài hạn khác
	260
	
	                99,933,911 
	
	                32,976,702 

	
	Chi phí trả trước dài hạn
	261
	
	                99,933,911 
	
	                32,976,702 

	Lợi thế thương mại
	269
	
	                            -   
	
	                            -   

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG TÀI SẢN
	270
	
	         45,992,603,878 
	
	         60,740,705,200 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	NGUỒN VỐN
	Mã
	 Thuyết minh 
	 31/12/2013 
	
	 01/01/2013 

	
	
	số
	
	 VND 
	
	 VND 

	
	
	
	
	
	
	

	NỢ PHẢI TRẢ
	300
	
	        181,156,554,517 
	
	        182,688,233,268 

	Nợ ngắn hạn
	310
	
	        181,156,554,517 
	
	        182,358,233,268 

	
	Vay và nợ ngắn hạn
	311
	  12.00 
	         99,688,842,691 
	
	        117,110,119,497 

	
	Phải trả người bán 
	312
	
	           7,733,560,128 
	
	           5,681,493,475 

	
	Người mua trả tiền trước
	313
	  13.00 
	           8,841,470,628 
	
	         10,361,189,557 

	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	
	              462,355,536 
	
	              224,488,801 

	
	Phải trả người lao động
	315
	
	              165,825,549 
	
	              329,679,665 

	
	Chi phí phải trả
	316
	  14.00 
	         62,727,490,794 
	
	         47,068,252,759 

	
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	  15.00 
	              514,816,832 
	
	              560,817,155 

	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	
	           1,022,192,359 
	
	           1,022,192,359 

	Nợ dài hạn
	330
	
	                            -   
	
	              330,000,000 

	
	Vay và nợ dài hạn
	334
	
	                            -   
	
	              330,000,000 

	
	
	
	
	
	
	

	VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	
	      (129,165,146,365)
	
	      (118,261,203,743)

	Vốn chủ sở hữu
	410
	  16.00 
	      (129,165,146,365)
	
	      (118,261,203,743)

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	         12,700,000,000 
	
	         12,700,000,000 

	
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	           3,500,000,000 
	
	           3,500,000,000 

	
	Quỹ đầu tư phát triển 
	417
	
	           9,268,508,230 
	
	           9,268,508,230 

	
	Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	           1,568,586,982 
	
	           1,568,586,982 

	
	(Lỗ) lũy kế
	420
	
	      (156,202,241,577)
	
	      (145,298,298,954)

	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	                            -   
	
	                            -   

	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
	439
	
	          (5,998,804,274)
	
	          (3,686,324,325)

	
	
	
	
	
	
	#N/A

	TỔNG NGUỒN VỐN
	440
	
	         45,992,603,878 
	
	         60,740,705,200 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	
	
	
	
	
	
	

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	 31/12/2013 
	
	 01/01/2013 

	
	
	
	
	 
	
	 

	  
	
	
	
	
	

	Ngoại tệ các loại
	
	
	
	
	

	
	- USD
	
	
	                    833,335 
	
	                    679,842 

	
	- EURO
	
	
	                          239 
	
	                          239 




Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội!
Trong năm 2013, công ty đã gặp không ít những khó khăn do nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam bị khủng hoảng nặng nề và hậu khủng hoảng cuối năm 2010 đầu năm 2011. Điều này đã làm thị trường chao đảo, nhất là thị trường XNK không theo một quy luật nào, tình hình chính trị bất ổn trên toàn thế giới  đã ảnh hưởng rất lớn đến hàng xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt là những mặt hàng truyền thống của công ty đang thực hiện cũng bị ảnh hưởng nặng nề như Cà phê, Tiêu, Chè, Quế. Do không có vốn kinh doanh dẫn đến hoạt động SXKD toàn công ty chỉ mang tính cầm chừng, giữ khách hàng là chính. Từ cuối năm 2010 và đầu năm 2011 đến nay, do bị tác động của các đối tác chiếm dụng vốn dẫn đến không có vốn để SXKD nên Công ty đã lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Mặc dù lãnh đạo công ty đã tìm nhiều biện pháp khắc phục, giải pháp nhằm đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Với đại hội này công ty rất mong nhận được sự đóng góp to lớn của các cổ đông để xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp cho các năm sau. 
III. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển công ty trong những năm tới

1. Nhiệm vụ trước mắt cần tập trung trong năm 2014
1. Tập trung, quyết liệt thu hồi công nợ, tiếp tục đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý một số vụ việc còn tồn đọng.
1. Kêu gọi vốn đầu tư từ các đối tác ngoài công ty. 
1. Duy trì một phần hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích để giữ được các khách hàng truyền thống của công ty; tạo công ăn việc làm cho người lao động dần dần nâng cao mức sống cho CBCNV trong công ty. 
1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhuận, bảo toàn vốn và dần dần trả được lợi tức cho cổ đông trong những năm tiếp theo. 
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các năm tiếp theo
1. Căn cứ vào tình hình thực tế tài chính của công ty
1. Căn cứ vào thị trường trong nước và nước ngoài đối với hàng nông sản xk của vn năm 2014
1. Căn cứ vào thực hiện kế hoạch năm 2013
*) Ban giám đốc dự kiến xây dựng khsxkd năm 2014
	Thị Trường
	Số lượng(kgs)
	Đơn gi¸ VND
	Tiền VND 

	Quế
	400000
	30000
	12 000 000 000

	Khăn
	120000
	110000
	13 200 000 000

	ChÌ
	450000
	40000
	18 000 000 000

	Kd Khác
	 
	 
	1 000 000 000

	Tổng: Quế + ChÌ + Khăn+ kd khác
	
	44 200 000 000


- Lợi nhuận ròng dự kiến: 2,2 tỷ đồng.
*) Năm 2013 và các năm tiếp theo
	Chỉ tiêu
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Doanh số
	 44,2 tỷ đồng
	46.8 tỷ đồng
	48 tỷ đồng

	Kim ngạch XNK
	2.12 triệu USD
	2.23  triệu USD
	2.3 triệu USD

	Thu nhập BQ
	4 triệu đồng
	4.5  triệu đồng
	5 triệu đồng



Để đạt được kết quả trên cần phải có các giải pháp quyết liệt sau đây. 

3. Giải pháp thực hiện
3.1. Về quản lý điều hành
- Tập trung cùng công ty mua bán nợ của Bộ Tài chính tái cơ cấu tài chính công ty . 
- Tập trung vào công tác thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm công nợ, nếu đơn vị nào trây ú sẽ đưa ra toà án giải quyết.  
- Sắp xếp, củng cố lại bộ máy quản lý, thống nhất cao trong BGĐ và lãnh đạo các đơn vị về đường lối chỉ đạo chiến lược trong sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao.
- Chủ động trong công tác điều hành quản lý theo nguyên tắc nhanh gọn có hiệu quả.  
- Quan tâm đến đội ngũ cán bộ CNV và người lao động.
- Xem xét và sắp xếp hợp lý các đơn vị trực thuộc. 
3.2. Về sản phẩm hàng hoá và khách hàng	
- Tiếp tục kinh doanh các mặt hàng nông sản với các mặt hàng chính: Khăn, Quế, Hồi, Chè theo phương thức mua ngay bán ngay không để tồn kho dài hạn nhằm hạn chế tối đa các rủi ro như giảm giá hàng hóa và các chi phí phát sinh như lãi vay, hao hụt… thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả các mặt hàng đã kinh doanh trước đây như cà phê, tiêu…. để tham gia kinh doanh khi có điều kiện thuận lợi.
- Thực hiện chính sách đặc biệt quan tâm đến khách hàng truyền thống.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá để đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  
- Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác các tài sản cố định như Văn phòng, kho hàng bằng nhiều hình thức như cho thuê, hợp tác kinh doanh…
4. Định hướng phát triển Công ty trong những năm tới
-  Cần có sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV, nhất là bộ máy quản lý điều hành, nguồn nhân lực có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
-  Từng bước nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản lý, điều hành
- Tăng vốn điều lệ bằng cách huy động vốn, tái cơ cấu vốn liên doanh với các đối tác của công ty để phục vụ cho SXKD, đó là cách đầu tư đúng , hợp lý nhất mang lại hiệu quả cho chính các cổ đông và cả Công ty.
   
        
 Kính thưa quí vị đại biểu, thưa đại hội.
	Bước sang năm 2014 với nhiều khó khăn và thách thức mới, Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công mục tiêu đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn trước mắt, hoàn thành tái cơ cấu công ty để thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, xây dựng Doanh nghiệp ngày một phát triển. Công ty cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự hợp tác của các ngành chức năng, các bạn hàng và toàn thể cổ đông cũng như CBCNV trong công ty. 
	Nhân dịp này, cho tôi thay mặt Ban lãnh đạo Công ty xin gửi tới các quí vị đại biểu, cùng toàn thể cổ đông, CBCNV trong công ty lời chúc sức khoẻ, đoàn kết, chúc một năm đầy thắng lợi và thành đạt.

	Xin trân trọng cảm ơn !
				                                    
                                                        Công ty cổ phần Sx-XNK Thanh hà                          
                                                                              Tổng Giám Đốc
						



                                               Nguyễn Văn Hợp

	
